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Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 

tham khảo.  

Mọi mục đích khác mang tính  lệch lạc  hoặc sử  dụng  với mục đích  kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình đào tạo trình độ trung cấp 

nghề lâm sinh, tôi đã tiến hành biên soạn bài giảng môn Xử lý thống kê toán học 

trong lâm nghiệp. Thống kê toán học trong lâm nghiệp là môn học nghiên cứu 

những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành cách tính toán số liệu điều tra 

lâm nghiệp để học các môn chuyên môn của nghề 

Bài giảng gồm 4 chương, cấu trúc thống nhất phù hợp với phương pháp 

giảng dạy tích hợp; Bài 1:Lập phân bố thực nghiệm và quan sát các đặc trưng 

mẫu, Bài 2: Mô hình hóa quy luật cấu trúc tần số, Bài  3: So sánh các mẫu thí 

nghiệm và quan sát trong lâm nghiệp, Bài  4: Phân tích tương quan hồi quy. 

Để biên soạn bài giảng này tôi đã tham khảo nhiều tài liệu, lấy ý kiến của 

nhiều chuyên gia là các nhà nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh, giáo 

viên có kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài trường.  

Vì thời gian có hạn, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không thể tránh khỏi 

thiếu sót, rất mong được bạn đọc góp ý để bài giảng hoàn thiện hơn.  

 

 Sơn La, tháng 09  năm 2023 

Giảng viên biên soạn : Th s Lê Thị Hạnh. 
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BÀI 1: LẬP PHÂN BỐ THỰC NGHIỆM VÀ QUAN SÁT  

CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU 

( Lý thuyết: 3 giờ; Thực hành: 12 giờ; Kiểm tra: 0 giờ) 

 

A. MỤC TIÊU 

 * Kiến thức:  

 - Trình bày được khái niệm tổng thể, mẫu quan sát, các dấu hiệu quan sát, 

bố trí mẫu điều tra 

Liệt kê được các bước tính toán thống kê cho đại lượng liên tục và đại 

lượng đứt quãng 

Trình bày được các đặc trưng của phân bố thực nghiệm 

 * Kỹ năng: 

- giải được các dạng bài tập phân bố thực nghiệm. 

 * Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Có khả năng làm việc độc lập khi tính toán và viết một báo cáo điều tra 

thống kê, kiểm kê rừng 

Có khả năng chịu trách nhiệm về mức độ chính xác trong công việc điều 

tra tài nguyên rừng 

B. NỘI DUNG 

1.1. Những khái niệm cơ bản 

1.2 Khái niệm về tổng thể và mẫu  

Tổng thể theo định nghĩa chung là một tập hợp hữu hạn hoặc vô hạn các 

phần tử có cùng một số tính chất chung nào đó . Chẳng hạn tập hợp tất cả các 

cây rừng trong một khu rừng rộng lớn . Tính chất chung ở đây là cây rừng chứ 

không phải là tre nứa hoặc các loại động vật  .Người ta thường ký hiệu N là số 

phần tử trong tổng thể . Cũng cần nói thêm rằng  trong điều tra trử  lượng  N = 

diện tích rừng / diện tích ô quan sát  đặt theo hệ thống hoặc nhẫu nhiên . Còn 

mẫu là một bộ phận được chọn từ tổng thể theo một phương pháp nào đó . Dung 

lượng mẫu thường ký hiệu n   (n<N)   . Thường có 3 cúch chọn mẫu được dùng 

trong Lâm nghiệp  
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- Chọn ngẫu nhiên : Các phần tử  tổng thể được đánh số và dùng cách rút 

thăm hoạc bảng ngẫu nhiên để chọn ra n phần tử  quan sát. Các phần tử có 

thể chọn một lần (không hoàn lại) hoặc có hoàn lại . Nếu N>10n thì việc 

chọn có hoàn lại và không hoàn lại là như nhau khi tính sai số rút mẫu 

.Phương pháp này có ưu điểm là khách quan đễ thực hiện , nhưng các phần 

tử ở mẫu có thẻ không phân bố đều trong tổng thể  

- Chén hệ thống : Đây là phương pháp thường được dùng trong Lâm nghiệp 

nhất là trong điều tra rừng .ở phương pháp này,  trên diện tích rừng người 

ta kẽ nhiều đưống song song  cách đều và trên đo đặt những ô cách đều có 

diện tích như nhau để tiến hành quan sát các đại lượng như  đường kính , 

chiềucao hoặc trử lượng cây gỗ vv.(Xem hình1.1   

-  

                       Hình 1.1  ¤ hệ thống cách đều theo tuyến  

Phương pháp này có ưu điểm là các phần tư ở mẫu rải đều trong tổng thể 

tính đại diệ của mẫu cao . Nhưng có nhược điểm là tính hệ thống sẽ bị vi phạm 

nếu gặp các chướng ngại vật khi mở tuyến và đặt ô quan sát.  

- Chọn mẫu điển hình : Trong một khu rừng người ta chọn hẳn cả một giải 

rừng  mang tính chất điển hình cho đại lương quan sát để thu thập số liệu . 

Phương pháp này đơn giản dễ thực hiện  , nhưng ít khách quan , độ chính 

xác phụ thuộc vào kinh nghiệm của điểuta viên . Phương pháp này không 

tính được sai số chọn mẫu 
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Ngoài các phương pháp trên còn có các phương pháp chọn mẫu mang tính 

chât phức hợp như mâu phân khối (Stratief  Samling ) mẫu phân cấp *Stage 

Samling) và mẫu nhiều giai đoạn (multiphase  Samling) ssẽ được trình bày kỹ 

hơn trong chương 10 . Hiện nay Viện ĐTQH rừng đang áp dụng kiểu mâu 2 cấp  

đặt hệ thông để tiến hành điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng 

toàn quốc theo chu kỳ 5 năm một lần  

  1.2  Các đặc trưng mẫu 

  1.2.1 – Khái niệm chung về số đặc trưng mẫu 

 Bảng và biểu đồ cho ta biết một cách khái quát về quy luật biến thiên của 

dấu hiệu quan sát. Nhưng nhiều khi chúng ta cần biết những số rất điển hình cho 

từng mặt của quy luật biến thiên ấy. Những số này gọi chung là những số đặc 

trưng mẫu. Tuỳ theo tính chất đặc trưng của nó người ta chia làm 3 loại: các số 

đặc trưng vị trí, các số đặc trưng về biến động và các đặc trưng về hình dạng. Sau 

đây chúng ta sẽ lần lượt xét những đặc trưng quan trọng nhất của ba loại đặc 

trưng trên. 

1.2.2 – Những đặc trưng vị trí 

I.5.2.1 – Số bình quân cộng của mẫu (gọi tắt là số bình quân hay số trung bình 

mẫu): 

1.2.2.1.1. Định nghĩa: Giả sử có một dãy trị số quan sát x1, x2, x3,…., xn thì trị số 

   nxxxx
n

x  .....
1

321  

hay  



n

i

ix
n

x
1

.
1

   (1-1) 

gọi là số bình quân cộng giản đơn. Số bình quân này thường tính với tài liệu 

quan sát có dung lượng mẫu nhỏ (n <30) chưa qua chỉnh lý. 

 Ví dụ: Dãy trị số quan sát 10,3,  10,7,  12,4,   11,5,   12,6,  14,1,  12,4,   

14,5,  12,2,   13,8. 

  45,12
10

5,124
8,132,125,144,121,146,125,114,127,103,10.

10

1
x

 Nếu tài liệu đã qua chỉnh lý với x1, x2, x3,… xm là các trị số giữa tổ có tần 

số tương ứng là f1, f2, f3,…, fm  thì số bình quân cộng x  được tính theo công thức: 
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    mm xfxfxf
n

x ........
1

2211   

 hay   



m

i

ii xf
n

x
1

..
1

                                     (1.2) 

gọi là số bình quân gia quyền. 

 Ví dụ: số bình quân gia quyền tính theo bảng (1.5) 

  mx 37,810.1....5,7.50,7.250,6.1.
50

1
1   

   1.2.2.1. 2. Một vài tính chất của số bình quân cộng: 

- Tổng chênh lệch từ các trị số quan sát đến số bình quân cộng bằng không: 

      



n

i

i xx
1

0    

 Chứng minh: 

   
 


n

i

n

i

ii xnxxx
1 1

.  nhưng theo (1-1) thì 



n

i

i xnx
1

.  

 do đó     0
1




xnxnxx
n

i

i
 

 Ví dụ theo dãy (1) 

 (10 – 12,45) + (10,7 – 12,45) + … + (13,8 – 12,45) = 0 

   - Tổng các vhênh lệch  bình phương từ các trị số đến số bình quân nhỏ hơn 

tổng các chênh lệch  bình phương từ các trị số đến bất kỳ một số A nào đó (với A  

X ). 

       
 


n

i

n

i

ii Axxx
1 1

2  

 Chứng minh: 

         
 


n

i

n

i

ii AxxxAx
1 1

22  

       






 

n

i

iii AxAxxxxx
1

22

..2  

             
   











n

i

n

i

n

i

n

i

iii AxxxAxxxAx
1 1 1 1

222
..2  

   (1)   (2)  (3) 
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 Theo tính chất thứ nhất của số bình quân cộng ở trên thì số hạng (2) trong 

biểu thức trên sẽ triệt tiêu, vì vậy: 

                              
 





 

n

i

n

i

ii AxnxxAx
1 1

222
.  

  Tức là:              
 


n

i

n

i

ii xxAx
1 1

2

 

-    Nếu đem các giá trị của đại lượng X cộng hoặc trừ cho một hằng số thì số 

binh quân của đại lượng mới cũng sẽ bằng bình quân của đại lượng X cộng hay 

trừ với hằng số đó. 

 Chứng minh: Đặt Z = X   A 

 Theo định nghĩa về số bình quân ta có: 

  



n

i

iz
n

z
1

.
1

 thay Z = X   A ta có: 

    
 


n

i

n

i

ii Ax
n

Ax
n

z
1 1

.
1

.
1

 

  Axz                                                                           

 Số bình quân được vận dụng rất rộng rãi trong lâm nghiệp, nhất là trong 

công tác điều tra đo đếm trữ sản lượng rừng. 

 Chẳng hạn để xác định thể tích cây đứng người ta thường dùng công thức 

V = g.h.f. Trong đó g là tiết diện ngang của thân cây ở độ cao 1,3m, h là chiều 

cao của cây có thể đo bằng dụng cụ đo cao, f là tỷ số giữa thể tích thực của cây 

và thể tích viên trụ có cùng tiết diện ngang ở độ cao 1,3m và chiều cao bằng 

chiều cao cây, tỷ số này (f) gọi là  hình số ngang ngực và rất khó xác định ở 

những cây đứng riêng lẻ. Nhưng thường ở một loài cây xác định thì quy luật 

phân bố của hình số thường có dạng đối xứng và có thể thay hình số của các cây 

riêng lẻ bằng hình số trung bình đã xác định được trên cơ sở những nghiên cứu 

trước đây, hoặc ở những khu vực có điều kiện tương tự. Như vậy khi tính thể tích 

của toàn bộ lâm phần (  fhgV .. ) thì kết quả vẫn không có sai số lớn so với 

kết quả tính toán hình số riêng cho từng cây. Người ta đã lợi dụng tính chất này 

để lập các biểu thể tích 2 nhân tố. Có nghĩa là ở biểu thể tích này chỉ cần quan 

sát chiều cao và đường kính, còn hình số f1.3 thì lấy một giá trị trung bình nào đó. 

    1.5.2.2– Số trung bình toàn phương 


